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Tên gọi đạo Thiên Chúa ở Việt Nam
                                                                                                                                           NguyÔn NghÞ(*)
Ñ

ạo xuất phát từ Đức Giêsu người Nazareth, miền bắc xứ Paléttin, vùng Cận Đông, giữa Libăng ở phía bắc, biển Chết ở phía nam, Địa Trung H¶i ở phía tây và sa mạc Syri ở phía đông, vào đầu công nguyên, khi  truyền vào Việt Nam, đã được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau: Đạo Datô, đạo Cơ Đốc, Hoa Lang đạo, Công giáo, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo….
Khi tới truyền đạo tại Trung Hoa vào thế kØ XVI và XVII, các nhà truyền đạo Thiên Chúa đã tỏ ra khá lúng túng trong việc tìm một từ trong ngôn ngữ Trung Hoa để chỉ Đấng trong tiếng Latinh, ngôn ngữ chính thức của Giáo hội này, được gọi bằng từ Deus, Đấng làm chủ vũ trụ, vạn vật. Jean Charbonnier, trong cuốn Histoire des Chrétiens de Chine(1), có kể lại câu chuyện sau: Trước khi rời Trung Hoa, Ruggieri, một trong những nhà truyền đạo nổi tiếng tại Trung Hoa thuộc dòng Tên vào những thập niên cuối của thế kØ XVI, đã gửi lại chiếc bàn thờ ông thường dùng để dâng lễ cho một tín đồ trẻ cất giữ. Khi trở lại đây vào tháng Chín, năm 1583, cùng với Matteo Ricci, một nhà truyền đạo khác cũng thuộc dòng Tên, người đã gắn tên tuổi của mình với công cuộc truyền giáo tại Trung Hoa, Ruggieri đã tìm thấy lại chiếc bàn thờ này. Theo Ricci ghi nhận, bàn thê được đặt ở “một nơi khá 
sạch sẽ. Phía trên bàn thờ, (vì không có ảnh  tượng  nào  khác),  người  ta đọc được            hai chữ Thiên Chủ, được viết trên một tấm bảng. Và người ta còn thấy bầy trên bàn thờ bảy hoặc tám cái bình hương đầy hương thơm". Và tác giả kết luận: “Tín đồ trẻ người Trung Hoa này như thế đã giải quyết được vấn đề gai góc liên quan đến việc dịch danh Deus sang tiếng Trung Hoa...Thiên, “Trời” như thường dùng, bị coi là quá chổng và quá gần với ý tưởng Thiên nhiên”. Đạo mới không thờ Thiên mà là thờ Thiên Chủ, Đấng dựng nên Trời, §ất, Đấng làm chủ Trời §ất. 

Năm 1584, Ruggieri cho ra đời cuốn giáo lÝ do ông soạn. Cuốn giáo lÝ này có nhan đề là Thiên Chúa thực lục chính văn. Trong cuốn giáo lÝ này, Ruggieri giới thiệu Đấng các nhà truyền đạo gọi là Deus, Đấng dựng nên Trời §ất, muôn vật, cũng chính là Đấng người Trung Hoa gọi là Thượng §ế. Năm 1603, Ricci Matteo cho phát hành cuốn Thiên Chúa thực nghĩa. Như vậy, danh từ Thiên Chúa được chính thức chấp nhận. Trong tác phẩm của ông, Ricci đã dùng nhiều danh từ khác nhau như Thiên Chủ, Thượng §ế, Thiên địa chi  
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1. Jean Charbonnier, Histoire des Chreùtiens de Chine (Lịch sử các kitoâ hữu Trung Hoa), “Meùmoire Cheùtienne”, Descleùe, Paris, 1992, tr. 96 - 97.

Thượng §ế, Thiên địa chi chủ, Thiên Chủ Thượng §ế.  Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy các cụm từ: Thiên Chúa chi giáo (đạo Thiên Chúa),  Thiên Chúa Công giáo  (đạo Công giáo), Thiên Chúa thánh giáo (đạo thánh), Thiên Chúa chính giáo (đạo chính), Thượng §ế chi giáo, Thượng §ế chính giáo.

Sách giáo lÝ của Ricci và Ruggieri đã được đưa vào Việt Nam. Cuốn Thiên Chúa thực lực của Ruggieri được đưa vào Việt Nam rất sớm, qua ngả các sứ thần tới Bắc Kinh làm phận sự triều cống. Còn cuốn Thiên Chúa thực nghĩa của Ricci được giáo sĩ Baldinotti cho in lại ở Đàng Ngoài vào năm 1630. Như vậy, các tín đồ Thiên Chúa giáo tại Việt Nam hẳn là đã quen thuộc với tên gọi Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa từ rất sớm. Tuy nhiên, các nhà truyền đạo tại Việt Nam, như Alexandre de Rhodes, nhà truyền đạo hoạt động tại Việt Nam vào nửa đầu thế kØ XVII, thay vì dùng từ Hán, lại chủ trương dùng tiếng Việt. Và thay vì Thiên Chúa, Thiên Chủ, ông chủ trương thay bằng Chúa Trời, Đức Chúa Trời, đạo Đức Chúa Trời để chỉ đạo tôn thờ Đấng Tối cao, Đấng dựng nên Trời §ất này. 

Datô và Cơ §ốc giáo hay Kitô giáo: do phiên âm các từ Jesus và Christus. Kitô hay Christus tiếng Latinh, Christos tiếng Hy Lạp dịch từ Messiah của tiếng Hipri và từ này cã nghĩa là “Đấng được xức dầu”, “Đấng được sai đến”, một tước hiệu quan trọng nhất của Đức Giêsu.

Người Việt Nam, vào buổi đầu khi đạo Thiên Chúa được truyền giảng tại Việt Nam, còn gọi tôn giáo này là Hoa Lang đạo. Ng­êi ta đã giải thích xuất xứ và ý nghĩa của tên gọi này bằng nhiều cách khác nhau. Có người cho rằng đây là tên gọi tôn giáo do những người trẻ (lang) tới đây bán một loại vải hoa (hoa) truyền giảng. Cách giải thích phổ biến hơn thì cho rằng tên gọi này ám chỉ tới đạo của người Hòa Lan hay Hà Lan. Nhưng cách giải thích có thể là hợp lÝ nhất, vừa dựa trên lịch sử, vừa dựa trên cách phiên âm của thế kØ XVI - XVII hay trước nữa, thì Hoa Lang đạo có ý chỉ tôn giáo hay đạo của người Bồà, người Farang. Alexandre de Rhodes, trong Phép giảng tám ngày, xuất bản tại Roma, n¨m 1651, có khuyên người ta “chớ có nói, đạo này là đạo Pha Lang” và câu này được dịch sang tiếng Latinh là “neque dicatis hanc esse Lusitanorum legem” (Lusitanorum: người Bồ Đào Nha). Thật tên là đạo thánh Đức Chúa Trời” (tr. 25 - 26). Đàng khác, thư của linh mục Le Royer, dòng Tên, nhà truyền đạo hoạt động ở Đàng Ngoài, đề năm 1714, viết: “Tất cả các chỉ dụ cũ, không trừ chỉ dụ gần đây nhất, không hề gọi tôn giáo của chúng ta là Kitô hay đạo Chúa Trời, nhưng luôn luôn gọi là đạo của người Bồ: cũng có những ông quan phân biệt như vậy mà người Công giáo được nhờ. Và đây là một sự kiện mới xẩy ra. Có một bà đã xin khoảng 200 Kitô hữu đưa linh cữu của mẹ bà tới huyệt. Các hương chức trong làng đã đi tố cáo những người này là đã cử hành đạo của người Hoa Lang, nghĩa là của người Bồ Đào Nha. Quan trấn thủ đã cho gọi người đàn bà này tới để phạt bà theo chỉ dụ vừa được ban hành. Bà này đã cãi lại: “Bà không theo một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo của Chúa Trời, không hề bị nhà vua cấm”. Vị quan trấn thủ này chấp nhận cách giải thích này của bà và quay ra phạt đánh đòn người tố cáo chính vì anh ta đã không thể chứng minh được rằng những người bị tố cáo đã theo đạo của người Hoa Lang. Tuy nhiên, phải nói rằng không có mấy viên chức chấp nhận kiểu chống chế này…”(2)
Một tên gọi khác ngày nay đã trở thành khá phổ biến, đó là Công giáo. Từ Công giáo được dịch từ chữ Latinh catholica trong Ecclesia Catholica. Từ catholica xuất hiện lần đầu tiên trong một bức thư của thánh Ignatiô tử đạo năm 107 gửi cho Giáo hội tại Smyrne: “Ubi Christus, ibi catholica Ecclesia” (Ở đâu có Đức Kitô, ở đó có Hội thánh Công giáo). Công giáo như vậy là một thuộc tính của đạo xuất phát từ Đức Kitô. Và định nghĩa đầu tiên của thuộc tính “Công giáo” đã do thánh Cyrillô thành Giêrusalem đưa ra vào cuối thế kØ II: “Giáo hội được gọi là Công giáo vì Giáo hội lan tràn trên khắp thế giới từ đầu này đến đầu kia của trái đất, vì Giáo hội giảng dạy một cách phổ biến, không loại trừ tất cả các tín điều con người cần phải biết và cũng vì Giáo hội muốn cho loài người, vua quan cũng như thường dân, người thông thái cũng như kẻ dốt nát suy phục sự tôn sùng đích thực”(3). 

Từ Công giáo cũng còn có một nghĩa khác, có tính xã hội học hơn. Theo nghĩa này thì Công giáo được dùng để chỉ các tín đồ, hay các thể chế gắn với Roma sau vụ đoạn tuyệt giữa phương Đông và phương Tây Kitô giáo (Constantinôpôli và Roma), vào năm 1054. Sang thế kØ XVI, một vụ đoạn tuyệt mới diễn ra tại Châu ¢u, trong cuộc Cải Cách lại giới hạn Công giáo vào một trong hai bộ mặt Kitô giáo của Châu ¢u: Công giáo và Tin Lành. 

Dĩ nhiên là mỗi tên gọi đều nhấn mạnh vào một nội dung riêng hay một khía cạnh riêng của tôn giáo này. Thiên Chúa giáo nhấn mạnh vào Đấng được gọi là Thiên Chúa, vị Chúa độc nhất, Đấng Tạo Hóa được  thờ  kính  trong  tôn  giáo  này.  Kitô giáo nhấn mạnh vào Đức Kitô, Đấng Cứu Thế. Công giáo ám chỉ tới tính cách, theo cả hai nghĩa, của tôn giáo này. Một tên gọi, dĩ nhiên, không nói hết nội dung chính yếu của một tôn giáo. 

Tại Việt Nam, các tên gọi này, nhất là Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, Công giáo, thường được dùng một cách lẫn lộn. Các văn kiện nhà nước thường dùng tên gọi Thiên Chúa giáo, nhưng một tổ chức của tín đồ Thiên Chúa giáo nằm trong Mặt trận Tổ quốc, tức một tổ chức chính thức, lại được có tên là Ủy ban §oµn kết Công giáo, và cơ quan của Ủy ban này là Người Công giáo Việt Nam, và Công giáo và Dân tộc. Xem ra các tín đồ của tôn giáo này lại thích được gọi là Công giáo hơn, vì tên gọi này vừa nói lên tính cách của tôn giáo của họ, vừa có thể phân biệt họ với các tín đồ của các tôn giáo khác cũng tôn thờ một vị Chúa duy nhất, như Do Thái giáo, Hồi giáo, hay cũng tin tưởng ở Đức Kitô là Đấng Cứu Thế, nhưng lại không gắn với Tòa Thánh Rôma như Tin Lành chẳng hạn (một số tín đồ Tin Lành Việt Nam không gọi là Kitô giáo mà gọi là Cơ Đốc giáo). Tuy nhiên, một trong những cuốn lịch sử của tôn giáo này tại Việt Nam, do Hồng Lam viết và được linh mục Cadière và cụ Nguyễn Văn Tố coi lại, xuất bản tại Huế, năm 1944, lại có tên gọi là Lịch sử đạo Thiên Chúa ở Việt Nam.

Các tên gọi có thể tiếp tục được sử dụng. Vấn đề là hiểu rõ nội dung chính yếu của từng tên gọi được sử dụng./.


2. BAVH, juillet - Septembre 1943, tr. 305. 
3. Trích dẫn theo J.B. Duroselle. Histoire du Catholicisme, P.U.P. 1967, tr. 6.
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